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Tuyên bố bản quyền 

 

Tài liệu này là loại giáo trình nội bộ dùng trong 

nhà trường với mục đích làm tài liệu giảng dạy cho giáo 

viên và học sinh, sinh viên nên các nguồn thông tin có 

thể được tham khảo. 

Tài liệu phải do trường Cao đẳng nghề Công 

nghiệp Hà Nội in ấn và phát hành.  

Việc sử dụng tài liệu này với mục đích thương 

mại hoặc khác với mục đích trên đều bị nghiêm cấm và 

bị coi là vi phạm bản quyền. 

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội xin 

chân thành cảm ơn các thông tin giúp cho nhà trường 

bảo vệ bản quyền của mình. 

Địa chỉ liên hệ: 

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội. 

131 – Thái Thịnh – Đống Đa – Hà Nội 

Điện thoại:  (84-4) 38532033 



 
 

 Trong những năm qua, dạy nghề đã có những bước tiến vượt bậc 

cả về số lượng và chất lượng, nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn 

nhân lực kỹ thuật trực tiếp đáp ứng nhu cầu xã hội. Cùng với sự phát 

triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh vực cơ khí chế tạo nói 

chung và ngành Hàn ở Việt Nam nói riêng đã có những bước phát 

triển đáng kể. 

Chương trình khung quốc gia nghề hàn đã được xây dựng trên cơ 

sở phân tích nghề, phần kỹ thuật nghề được kết cấu theo các môđun. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở dạy nghề trong quá trình thực 

hiện, việc biên soạn giáo trình kỹ thuật nghề theo theo các môđun đào 

tạo nghề là cấp thiết hiện nay. 

Mô đun 29: Hàn tự động dưới lớp thuốc là mô đun đào tạo nghề 

được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong 

quá trình thực hiện, nhóm biên soạn đã tham khảo nhiều tài liệu công 

nghệ hàn trong và ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế 

sản xuất.  

Mặc dầu có rất nhiều cố gắng, nhưng không tránh khỏi những 

khiếm khuyết,  rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của độc giả để 

giáo trình được hoàn thiện hơn. 

Xin chân thành cảm ơn!                                                                                                 

Hà Nội, ngày..... tháng....năm .... 
Tham gia biên soạn giáo trình 
1. Phạm Xuân Hồng – Chủ biên 
2. Phạm Huy Hoàng 
3. Đỗ Tiến Hùng 
4. Dương Thành Hưng 
5. Nguyễn Thị Vân Anh 
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MÔ ĐUN HÀN TỰ ĐỘNG DƯỚI LỚP THUỐC 
 
Mã số mô đun: MĐ29 
Thời gian mô đun: 60 giờ; ( Lý thuyết: 22 giờ, Thực hành: 
31 giờ, kiểm tra: 7 giờ) 
 
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

- Vị trí: Là môn đun được bố trí cho sinh viên sau khi đã 
học xong các môn học chung theo quy định của Bộ 
LĐTB-XH và học xong các môn học bắt buộc của đào 
tạo chuyên môn nghề từ MH07 đến MĐ18.  

- Tính chất: Là mô đun chuyên ngành bắt buộc. 
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:  

- Trình bày đúng cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy 
hàn tự động dưới lớp thuốc bảo vệ. 

-  Nhận biết đầy đủ các thuốc hàn, que hàn dùng trong 
hàn tự động dưới lớp thuốc bảo vệ. 

- Chuẩn bị phôi hàn sạch, đúng kích thước đảm bảo các 
yêu cầu kỹ thuật. 

- Chọn chế độ hàn phù hợp với chiều dày, tính chất của 
vật liệu và kiều liên kết hàn. 

- Gá phôi hàn chắc chắn, đúng kích thước. 
- Vận hành, sử dụng máy hàn tự động dưới lớp thuốc 

bảo vệ thành thạo.  
- Hàn các mối hàn giáp mối, mối hàn góc, đảm bảo độ 

sâu ngấu, không rỗ khí ngậm xỉ, ít biến dạng. 
- Kiểm tra đánh giá đúng chất lượng mối hàn. 
- Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh phân xưởng. 
- Tuân thủ quy định, quy phạm trong quy trình hàn tự 

động dưới lớp thốc 
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỷ, chính xác, 

trung thực của sinh viên. 
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III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:  

Số 
TT 

 
Tên các bài trong mô 

đun 

Thời gian 
Tổ
ng 
số 

Lý 
thuy

ết 

Th
ực 
hà
nh 

Kiể
m 
tra
* 

1 
Những kiến thức cơ bản 
khi hàn tự động dưới lớp 
thuốc (SAW). 

20 19  1 

2 
Vận hành thiết bị hàn tự 
động dưới lớp thuốc bảo 
vệ. 

4 1 3  

3 Hàn  giáp mối vị trí 1G 16 1 14 1 
4 Hàn mối hàn góc vị trí 2F 16 1 14 1 
5 Kiểm tra mô đun 4   4 
 Cộng 60 22 31 7 

 Ghi chú: Thời gian kiểm tra tích hợp 
giữa lý thuyết và thực hành đ-ợc tính  
vào giờ thực hành. 
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Bài 1: Những Kiến thức cơ bản khi hàn tự động dưới 
thuốc (SAW) 

Thời gian: 20giờ 
Mục tiêu: 

- Trình bày đúng cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy 
hàn tự động dưới lớp thuốc bảo vệ. 

- Nhận biết đúng các núm chức năng điều khiển máy 
như: điều chỉnh dòng hàn, điện áp hàn, tốc độ đẩy dây 
hàn. 

- Trình bày được thực chất, đặc điểm và công dụng của 
hàn SAW 

- Trình bày đầy đủ các loại thuốc hàn SAW, các loại dây 
hàn SAW 

- Liệt kê các loại dụng cụ thiết bị dùng trong công nghệ 
hàn SAW 

- Nhận biết các khuyết tật trong mối hàn khi hàn SAW 
- Trình bày đầy đủ mọi ảnh hưởng của quá trình hàn 

SAW tới sức khoẻ công nhân hàn. 
- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động và vệ sinh 

phân xưởng 
- Tuân thủ quy định, quy phạm của nguyên lý hàn SAW. 

 
Điều kiện thực hiện: 

  1. Dụng cụ- Thiết bị: Máy tự động d-ới 
thuốc, hộp dụng cụ sửa chữa cơ khí vạn 
năng. 

  2. Nguyên vật liệu:  Thép tấm 10, 

thuốc hàn, dây hàn 2.0, dầu mỡ bôi 
trơn. 

  3. Các nguồn lực khác: Giáo trình Kỹ 
thuật hàn, bảng trình tự thực hiện, mẫu, 
máy chiếu đa năng, máy chiếu vật thể, 
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máy tính, x-ởng thực hành, tủ đựng dụng 
cụ.  

 

 

 

Nội dung:  

 

1. Thực chất và đặc điểm và phạm vi sử 
dụng của hàn tự động d-ới thuốc: 

  a. Thực chất : 

 
Hình 1: Sơ đồ hàn d-ới thuốc bảo vệ 

- Hàn hồ quang tự động d-ới thuốc SAW 
(Submergede Arc Welding)  còn gọi là hồ 
quang chìm là quá trình hàn nóng chảy mà 
hồ quang cháy giữa dây hàn và vật hàn 
d-ới lớp thuốc bảo vệ. 

 - Hồ quang cháy giữa dây hàn và vật hàn 
d-ới lớp thuốc xốp tạo thành khoảng 
trống trong đó có khí bảo vệ mối hàn 

- D-ới tác dụng của nguồn nhiệt, mép hàn 
, dây hàn và một phần thuốc hàn sắt bị 
hồ quang làm nóng chảy tạo thành vũng 
hàn, dây hàn đ-ợc đẩy vào vũng hàn bằng 
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một cơ cấu đặc biệt với tốc độ phù hợp 
với tốc độ chảy của nó . 

- Theo độ chuyển dời của nguồn nhiệt kim 
loại bể hàn sẽ kết tinh tạo thành mối 
hàn . Trên bề mặt vũng hàn và phần mối 
hàn đã đông đặc hình thành tạo thành lớp 
xỉ có tác dụng tham gia vào các quá 
trình luyện kim khi hàn, bảo vệ và giữ 
nhiệt cho mối hàn, và sẽ tách khỏi mối 
hàn sau khi hàn, phần thuốc hàn ch-a hàn 
có thể tái sử dụng lại. 

Thuốc hàn có tác dụng bảo vệ bể hàn, ổn 
định hồ quang, hợp kim hoá mối hàn và 
bảo đảm mối hàn có hình dạng tốt. 

Hàn hồ quang d-ới lớp thuốc đ-ợc tự động 
cả hai khâu cấp dây vào vùng hồ quang và 
chuyển động hồ quang theo dọc trục mối 
hàn. Trong tr-ờng hợp này đ-ợc gọi là  
“Hàn hồ quang tự động d-ới thuốc”. Nếu 
chỉ tự động hoá khâu cấp dây hàn vào 
vùng hồ quang, còn khâu chuyển động dọc 
theo trục mối hàn đ-ợc thực hiện bằng 
tay được gọi là “Hàn hồ quang bán tự động 
d-ới lớp thuốc”. 

- Hàn tự động và bán tự động d-ới thuốc 
có thể ứng dụng dòng xoay chiều hoặc một 
chiều. Khi hàn tự động d-ới thuốc dùng 

dây hàn từ Ф1,8  6, c-ờng độ dòng điện 

hàn từ 150  1500A, điện thế 26  46V. 
Khi hàn bán tự động d-ới thuốc dùng dây 

hàn Ф0,8  2, dòng điện hàn từ 100  

500A, điện thế từ 22  38V. 
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  b.  Đặc điểm: 

  - Nhiệt l-ợng hồ quang rất tập trung 
và nhiệt độ rất cao cho phép hàn với tốc 
độ lớn: 

+ Hàn d-ới thuốc nhiệt l-ợng rất tập 
trung và nhiệt dộ rất cao có thể cho 
phép hàn với tốc độ lớn. Vì vậy ph-ơng 
pháp hàn này có thể hàn những chi tiết 
có chiều dày lớn mà không cần vát cạnh. 
Năng suất hàn đ-ợc xác định bằng chiều 
sâu kim loại cơ bản. 

+ L-ợng kim loại cháy trong một đơn vị 

thời gian lớn, hệ số chảy tự tăng từ (8  
12g/A.h đối với hàn hồ quang tay, còn 

hàn hồ quang d-ới thuốc là 14  18g/A.h 

+Không bắn toé khi hàn, giảm đ-ợc công 
hàn làm sạch bề mặt vật hàn sau khi hàn. 

  - Hàn hồ quang d-ới thuốc mối hàn chất 
l-ợng rất cao: 

+ Chất l-ợng liên kết hàn cao do bảo 
vệ kim loại mối hàn khỏi tác dụng của 
Ôxy, Nitơ của không khí xung quanh. Kim 
loại mối hàn đồng nhất về thành phần hoá 
học, lớp thuốc và xỉ nổi lên trên bảo vệ 
mối hàn nguội chậm nên bảo vệ kim loại 
vật hàn ít biến dạng và ít bị khuyết 
tật. 

+ Mối hàn có hình dạng tốt, nhẵn, kích 
th-ớc đề đặn, quá trình hàn liên tục và 
không phải thay điện cực. 

  - Giảm tiêu hao điện cực và điện 
năng:Phần kim loại điện cực trong mối 
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hàn chỉ khoảng 1/3, còn 2/3 là kim loại 
cơ bản. Đối với hàn hồ quang tay que hàn 
thuốc bọc 70% kim loại mối hàn là kim 
loại que hàn. 

  - Điều kiện lao động tốt: Hồ quang 
đ-ợc bao bọc kín bởi thuốc hàn nên không 
làm hại mắt và da tay của ng-ời thợ hàn. 
L-ợng khí độc sinh ra trong quá trình 
hàn ít hơn nhiều so với hàn hồ quang 
tay, Dễ cơ khí hoá và tự động hoá trong 
quá trình hàn 

   c. Phạm vi sử dụng: 

- Hàn hồ quang tự động và bán tự động 
d-ới lớp thuốc bảo vệ đ-ợc ứng dụng rộng 
rãi trong nhiều lĩnh vực cơ khí chế tạo, 
nh- trong sản xuất. 

- Các kết cấu thép dạng tấm vỏ kích 
th-ớc lớn, các dầm thép có khẩu độ và 
chiều cao, các ống thép có đ-ờng kính 
lớn, các bồn bể, các bình chứa chịu áp 
lực và trong công nghiệp đóng tàu vv. 

- Tuy nhiên ph-ơng pháp này chủ yếu đ-ợc 
ứng dụng để hàn các mối hàn ở vị trí hàn 
bằng, các mối hàn có chiều dài lớn và có 
quỹ đạo không phức tạp. 

- Ph-ơng pháp hàn hồ quang d-ới thuốc có 
thể hàn đ-ợc các chi tiết có chiều dày 
từ vài mm đến hàng trăm mm.  

2 .Thiết bị hàn tự động d-ới thuốc: 

  - Thiết bị hàn hồ quang tự động và bán 
tự động d-ới thuốc bảo vệ rất đa dạng, 
song hầu hết chúng lại giống nhau về 
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nguyên lý cấu tạo và một số cơ cấu bộ 
phận chính cụ thể là: Cơ cấu cấp dây 
hàn, bộ điều khiển để gây hồ quang và ổn 
định hồ quang, cơ cấu dịch chuyển đầu 
hàn dọc theo trục mối hàn, hay tạo ra 
các chuyển động t-ơng đối của chi tiết 
hàn so với đầu hàn, bộ phận cấp và thu 
hồi thuốc hàn, nguồn điện hàn và các 
thiết bị điều khiển quá trình hàn. Tuỳ 
theo từng loại thiết bị cụ thể, các cơ 
cấu này có thể đ-ợc bố trí thành một 
khối, hoặc thành các khối độc lập.  

  
      

Hình 2: Máy hàn tự động d-ới lớp thuốc 
bảo vệ 

 
 a. Nguồn điện . 
       Bộ chỉnh lưu điện áp DC không đổi, 600A 
dùng cho hàn bán tự động, cũng có thể 
được dùng cho hàn tự động. Nếu cần dùng 
dòng điện cao hơn 600A có thể mắc song song 
2 bộ chỉnh lưu nêu trên, nhưng thường sử 
dụng bộ chỉnh lưu DC 1200A, với chu kỳ tải 
60% khi hàn dòng 1200A và 1000A ở chu kỳ 
tải 100%, tương tự bộ DC 600A có điện áp hồ 
quang không đổi dòng điện được xác định 
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bằng tốc độ nạp dây, dòng điện ngắn mạch 
cao cho phép mồi hồ quang dễ dàng. 
 

 
 

Hình 3: Nguồn điện 
 

  b. Xe hàn: 
    Xe có 3 hoặc 4 bánh với động cơ DC và 
hộp giảm tốc, truyền động các bánh sau 
bằng ly hợp. Tốc độ xe hàn được điều khiển  
tự động, chiều hành trình được điều khiển 
bằng công tắc đảo chiều . 
 

     
 

Hình 4: Xe hàn 
 c. Bộ đầu hàn: 
         Bộ này gồm thiết bị làm thẳng dây và 
nạp dây, được thiết kế để làm thẳng dây khi 
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được tháo ra từ cuộn dây đưa vầo đầu hàn 
qua ống dẫn. Dây được cung cấp thông qua 
động cơ DC với bộ truyền động con lăn, hộp 
giảm tốc, con lăn nạp dây. Tốc độ của con 
lăn nạp dây được điều khiển bằng trên bộ 
điều khiển (0. 1 – 7.5m/min). phần dưới của 
đầu hàn (ống dẫn hướng dây, ngàm kẹp 
giữ, ngàm kẹp tiếp điểm) có thể xoay 900.  
Chất trợ dung được đưa vào phễu  chứa qua 
ống mềm đến bộ phận phân phối.  
 

       
  

Hình5: Bộ đầu hàn và cơ cấu cấp dây  
     
   d. Bộ điều khiển: 

        Bao gồm các bộ phận . Đồng hồ kỹ 

thuật để đo tốc độ xe hàn  (m/min), Vôlt, ampe 

kế , chiết áp kế để điều chỉnh tốc độ nạp 

dây và tốc độ xe , bộ điều chỉnh dây lên 

xuống, các công tắc điều khiển chế độ hàn 

. 
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Hình 6:  Bộ điều khiển 

 

e. Đèn chiếu và kim dẫn hướng: 

 

Hình 7: Đeøn chiếu và kim dẫn hướng 

 

Trong hàn SAW, thợ hàn không thể quan sát 

một cách chính xác vị trí hồ quang dọc theo 

đường hàn, kim dẫn hướng được dùng để 

kiểm tra vị trí đầu hàn tương ứng với đường 

hàn, tuy nhiên kim dẫn hướng không hoàn 



12 
 

toàn chính xác do đó có thể dùng đèn chiếu 

để quan sát dọc theo đường hàn. Bộ phụ 

tùng này được lắp vào ổ cắm đặc biệt trên 

hộp biến áp.          

g. Bộ hồi phục châùt trợ dung: 
         Trong SAW chỉ một phần nhỏ chất trợ 
dung cung cấp cho đầu hàn bị nóng chảy do 
nhiệt hồ quang, phần còn lại cũng có thể 
giữ nguyên trạng thái, phần chất trợ dung dư 
được lấy ra bằng tay hoặc bằng thiết bị đặc 
biệt để tái sử dụng. Chất trợ dung có lẫn xỉ 
được hút bằng chân không vào thiét bị tách 
sơ cấp, xỉ được tách ra khỏi chất trợ dung 
bằng sàng sau đó chất trợ dung được đưa vào 
bộ lọc kiểu vải để lọc lại chất trợ dung.                                                                               

             
 
Hình 8:  Chất trợ dung đóng gói và bộ thu hồi 

 
 3. Mồi hồ quang SAW ( Submerged  Arc Welding ): 
     Khác với hàn hồ quang tay, SAW tương đối 
khó mồi hồ quang do có lớp trợ dung bề mặt.  
Có nhiềøu phương pháp mồi hồ quang tùy theo 
điện nguồn, thời gian cần thiết để mồi so với 
tổng thời gian hàn, vị trí bắt đầu hàn …  
 a. Sử dụng bột sắt hoặc phoi thép: 
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     Phoi thép được cán thành khối khoảng 
10mm và được đặt ở điểm cần thiết trên mối 
hàn, điện cực được hạ suống và ép nhẹ vào 
điểm đó. Cũng có thể dùng bột sắt phun 
vào khe hở giữa đầu điện cực và chi tiết 
hàn, chất  trợ dung được cung cấp và quá trình 
hàn có thểû bắt đầu.  Phoi thép hoặc bột 
sắt dẫn điện từ dây điện cực đến chi tiết gia 
công làm xuất hiện hồ quang. 
  b. Cắt vát đầu điện cực: 
            Đầu điện cực được cắt vát tương tự như 
mũi đục để tăng mật độ dòng điện. Điện 
cực được hạ xuống sát với bề mặt gia công, 
cung cấp chất trợ dung, quá trình hàn được bắt 
đầu. Đỉnh điêïn cực bị nóng chảy và làm 
xuất hiện hồ quang.   
 

 
 c. Dịch chuyển đầu điện cực: 
             Dây điện cực được hạ xuống tiếp xúc 
với chi tiết gia công, sau đó nạp chất trợ dung. 
Xe di trượt bắt đầu chuyển động, máy hàn 
hoạt động. Chuyển động của dây điện cực 
sẽ tạo ra hồ quang mà không bị ngắn mạch. 
          
   d. Mồi hồ quang SAW bằng chất trợ dung 

nóng chảy: 
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       Phương pháp này rất hữu dụng và kinh tế, 

khi cần thiết phải thường xuyên mồi hồ quang 

hoặc phải mồi tại điểm xác định, nhưng chỉ 

dùng được với hệ thống có dòng điện không 

đổi. Phương pháp này dây điện cực được hạ 

xuống tiếp xúc với chi tiết, nạp chất trợ dung 

và cho máy hàn hoạt động. Điện áp thấp 

giữa điện cực và chi tiết gia công sẽ báo cho 

bộ nạp dây kéo đầu điện cực ra xa chi tiết gia 

công khi đó hồ quang sẽ xuất hiện. Khi dây 

được tiếp tục kéo ra xa, điện áp tăng lên, bộ 

nạp dây sẽ đảo chiều để đưa điện cực vào 

hồ quang, từ đó điện áp hồ quang sẽ trở 

nên ổn định. 

 e. Mồi hồ quang SAW bằng tần số cao: 

      Trong phương pháp này máy phát điện áp 

cao, tần số cao tạo ra tia lửa giữa đầu điện 

cực và chi tiết gia công  khoảng cách giữa 

chúng xấp xỉ 1.6mm tia lửa tạo ra đường dẫn 

ion hóa để dẫn dòng điện.   

 g. Tắt hồ quang SAW: 

      Nói chung để tắt hồ quang đầu tiên phải 

dừng hành trình của xe di trượt, dừng nạp dây 

điện cực sau đó tắt dòng điện, điều này sẽ 

tránh dây điện cực  bị  dính vào vũng hàn. 

 4. Chế độ hàn  SAW: 

    Hàn SAW chất lượng mối hàn được xác 

định bởi loại trợ dung và loại điện cực và các 

thông số : Cường độ dòng hàn , điện áp hồ 
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quang , tốc độ hành trình , kích cỡ điện cực , 

tốc độ cấp nhiệt … 

  a. Dòng  điện hàn: 

      Dòng điện kiểm soát tốc độ nóng chảy 

của điện cực , và tốc độ kết tinh mối hàn , 

độ ngấm sâu và độ hòa tan kim loại hàn với 

kim loại nền . Dòng điện quá cao có thể gây 

cháy kim loại mỏng , bề mặt mối hàn không 

đều , có thể rạn nứt mặt dưới , . Dòng điện 

quá thấp làm cho hồ quang cháy không ổn 

định độ ngấm không đủ . Thiết bị thường có 

Am pe kế để điều chỉnh dòng hàn .  

      
 

Hình 9:  Ảnh hưởng cường độ dòng điện hàn. 

 b. Điện áp hồ quang:  
Điện áp hồ quang hay còn gọi điện áp 

hàn  là hiệu điện áp giữa đầu cực hàn và 
bề mặt vùng kim loại nóng chảy được đo 
bằng  vôn kế trên máy hàn hay bộ phận xe 
hàn , điện áp hồ quang ảnh hưởng đến  hình 
dạng mối hàn  
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Hình 10:   Ảnh  hưởng của điện áp  khi hàn. 
 

  Điện áp tăng cao  thì sẽ: 
 - Tạo ra đường hàn rộng và phẳng . 
 - Tăng tiêu thụ chất trợ dung ( thuốc hàn 
), 
 -  Mối hàn dễ bị rỗ khí.  
 - Tăng sự hấp thụ các nguyên tố hợp 
kim từ chất trợ dung . 
 - Gây rạn nứt mối hàn . 
- Khó loại bỏ xỉ khi hàn rãnh . 
    Ngược lại điện áp hồ quang quá thấp thì tạo 
ra đướng hàn nhô cao và hẹp khó loại bỏ xỉ 
. 

 
c. Tốc độ hành trình hồ quang: 
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     Đối với dòng điện hàn và hồ quang cho 
trước, tăng tốc độ hồ quang hoặc tốc độ 
hành trình hồ quang sẽ làm giảm độ ngấm 
sâu, giảm độ bền mối hàn, giảm lượng nhiệt 
cung cấp cho một đơn vị chiều dài mối hàn. 
Tốc độ hành trình quá cao xẽ làm giảm sự 
nóng chảy giữa kim loại hàn và kim loại nền. 
Khi giảm tốc độ hành trình, độ ngấm sâu và 
độ   bền mối hàn sẽ tăng lên, nhưng nếu 
tốc độ quá thấp, độ ngấm sâu sẽ giảm, 
chất lượng mối hàn và bề mặt mối hàn sẽ 
giảm rõ rệt. 
 

             
Hình 13 Ảnh hưởng của tốc độ hành trình khi 

hàn. 
 

 d. Kích cỡ điện cực: 
    Kích cỡ điện cực chọn theo chiều dày tấm 
kim loại nền và kích cỡ mối hàn mong muốn. 
    Khi đường kính dây hàn tăng thì mặt cắt 
cột hồ quang tăng (đường kính cột hồ quang 
tăng ) còn chiều sâu nóng chảy thì giảm 
tương ứng . Đường kình dây hàn  giảm thì hồ 
quang ăn  sâu vào kim loại nền do đó mối 
hàn sẽ hẹp nhưng sâu .                                                                                                    
 e. Tầm với điện cực: 
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            Khoảng cách giữa mối hàn  và đầu 
điện cực, tạo thành nhiệt trở. Khoảng đầu 
điện cực càng lớn, lượng nhiệt càng cao, do 
đó tốc độ hàn  càng cao. Khoảng đầu điện                           
cực thường là10 -15  mm cho các đường kính 
điện cực 2.0 , 2.4 và 3.2 mm.15 -20 mm cho các 
đường kính điện cực 4.0, 4.8, 5.6 mm. 

Tốc độ hàn có thể tăng khoảng 25 – 
50% bằng cách tăng khoảng đầu điện cực, 
nhưng điều này ít được áp dụng trong công 
nghiệp.  
 5. Thuốc hàn -  Dây hàn và với phương pháp 
hàn hồ quang chìm (SAW) theo – AWS: 
     a. Thuốc hàn: 
    F    X   X   X 

             (1) (2) (3) (4) 
 (1) -  F (Flux) : Thuốc hàn. 
 (2) -  Độ bền kéo tối thiểu. 

(3) -  Chỉ ra điều kiện nhiệt luyện. 
     A  -  As Welding : Như sau khi hàn. 
     P   -  PWHT (Post Weld Heat Treatment) : 
Yêu cầu nhiệt luyện sau khi hàn. 
 (4) : Số chỉ thị minium khi thử impact test 
(Thử va đập). 
  Z : …………………………………………… 
Không yêu cầu. 
  0 : ……………………………………………  
00F (- 180C) 
  2 : …………………………………………… - 
200F (- 290C) 
  4 : …………………………………………… - 
400F (- 180C) 
  5 : …………………………………………… - 
500F (- 180C) 
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  6 : …………………………………………… - 
600F (- 180C) 
  8 : …………………………………………… - 
800F (- 180C) 

    b. Dây hàn –AWS: 
  E    X    X X    K 
  (1) (2)   (3)     (4) 

(1) – E (Electrode) : Điên cực hàn 
(2)  - Chữ các chỉ hàm lượng Mangan  

  L : ……………………………………  Low 
Mn (Mangan thaáp) 
  M : …………………………………… 
Medium Mn (Mangan trung bình) 
  H : ……………………………………  High 
Mn ((Mangan cao) 
 (3) : - Số chỉ hàm lượng Carbon (phần 
vạn) 
 (4) : - K (killed) : Nếu có, chỉ thị rằng thép 
dây hàn được khử  Silicon. 
 

6. An toàn lao động và vệ sinh công 
nghiệp. 

 - Chỉ kiểm tra, sửa chữa khi chắc 
chắn rằng nguồn điện đã đ-ợc rút ra khỏi 
máy. 

 - Điều chỉnh dòng điện và cực tính 
chỉ tiến hành khi không hàn. 

 - Không đ-ợc hàn thử khi không có 
phôi  

 

  

VI. Đánh giá kết quả: 

TT Nội dung đánh giá Cách thức thực 
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hiện 

1 

Kiến thức: 
- Thực chất, đặc điểm và 
công dụng của hàn d-ới 
thuốc 

Vấn đáp hoặc 
tự luận 

2 

Kỹ năng: - Lắp ráp thiết 
bị 
                - Điều 
chỉnh chế độ hàn 
                - Thay 
đổi điện cực             

Thông qua quan 
sát ghi ở sổ 
theo dõi. 

3 

Thái độ: An toàn lao 
động, bố trí vị trí làm 
việc khoa học, tính 
chính xác, tính cẩn thận 

Thông qua quan 
sát, kết quả 
ghi ở sổ theo 
dõi. 

4 
Chất l-ợng sản phẩm: 
Điều chỉnh chế độ hàn 

Hàn thử nghiệm 

 

 

 

Bài 2: Vận hành máy hàn tự động dưới thuốc (SAW) 

   Thời gian: 4 giờ  
Mục tiêu: 

- Nhận biết đúng các núm chức năng điều khiển máy 
như: điều chỉnh dòng hàn, điện áp hàn, tốc độ đẩy dây 
hàn, quá trình hàn liên tục không liên tục. 

- Kết nối thiết bị hàn SAW đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
- Chọn chế độ hàn phù hợp với chiều dày, tính chất của 

vật liệu và kiểu liên kết hàn. 
- Vận hành, sử dụng thiết bị hàn tự động dưới lớp thuốc 

thành thạo đúng quy trình quy phạm kỹ thuật. 
- Xử lý an toàn một số sai hỏng thông thường khi vận 

hành, sử dụng máy hàn tự động dưới lớp thuốc. 
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- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động và vệ sinh 
phân xưởng  

- Tuân thủ quy định, quy phạm trong quá trình vận hành 
thiết bị.   

- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỷ, chính xác trong 
công việc. 

 

Điều kiện thực hiện: 

 

  1. Vật liệu: Thép tấm 10, dây hàn H-

10MnSi Made in China hoặc Cb - 082C 

Made in Russia thép các bon thấp  2.0,  
thuốc hàn F7A0-EL12 

  2. Thiết bị và dụng cụ: Máy hàn 
MEGATRAC 5 của hãng SAF 

   3. Các điều kiện khác:  Giáo trình Kỹ 
thuật hàn, tài liệu tham khảo, máy chiếu 
đa năng, máy chiếu vật thể, máy tính, 
nguồn điện 3 pha, tủ đựng dụng cụ,  
trang bị BHLĐ.  

Nội dung:  

 

1. Vận hành máy 

TT 

Nội 
dung 
các 
bước 
công 
việc 

Hình vẽ minh họa 
Hướng dẫn 
sử dụng 
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1 

Đấu 
nối 

thiết 
bị, 
đấu 
nối 

nguồn 
điện   

- Đấu 
nguồn cho 
máy hàn, 
- Sau khi 
đấu bật 
công tắc 
và quan 
sát đèn 
xem điện 
đã vào 
máy hay 
ch-a. 
- Đấu nối 
dây hàn 
giữa biến 
thế và 
đầu hàn 
- Đấu nối 
bọ phận 
điều 
khiển 
- Lắp 
cuộn dây 
hàn 
- Đổ 
thuốc lên 
phễu 
- Đặt xe 
lên ray 

2 

Kiểm 
tra 
tình 
trạng 
máy  

- Kiểm 
tra: 
+ Hệ 
thống 
điện 
+ Hệ 
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thống 
điều 
khiển 
+ Hệ 
thống đẩy 
dây 
+ Cấp 
thuốc, 
thu hồi 
thuốc 

3 
Gá 

phôi 

 

 

- Gá phôi 
lên bàn 
hàn 
- Điều 
chỉnh ray 
và đầu 
hàn 

4 

Điều 
chỉnh 
chế độ 
hàn 

 

- Điều 
chỉnh Ih 
- Tốc độ 
hàn 
- Hot 
star 
- L-u 
l-ợng cấp 
thuốc  

5 
Hàn 
thử 

 

- Nếu các 
b-ớc trên 
đã hoàn 
thành thì 
mới hàn 
thử trên 

thép 10 
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2. An toàn lao động và vệ sinh công 
nghiệp. 

 - Chỉ kiểm tra, sửa chữa khi chắc 
chắn rằng nguồn điện đã đ-ợc rút ra khỏi 
máy. 

 - Điều chỉnh dòng điện và cực tính 
chỉ tiến hành khi không hàn. 

 - Không đ-ợc hàn thử khi không có 
phôi  

VI. Đánh giá kết quả: 

TT Nội dung đánh giá Cách thức thực 
hiện 

1 

Kiến thức: 
- Thực chất, đặc điểm và 
công dụng của hàn d-ới 
thuốc 

Vấn đáp hoặc 
tự luận 

2 

Kỹ năng: - Lắp ráp thiết 
bị 
                - Điều 
chỉnh chế độ hàn 
                - Thay 
đổi điện cực             

Thông qua quan 
sát ghi ở sổ 
theo dõi. 

3 

Thái độ: An toàn lao 
động, bố trí vị trí làm 
việc khoa học, tính 
chính xác, tính cẩn thận 

Thông qua quan 
sát, kết quả 
ghi ở sổ theo 
dõi. 

4 
Chất l-ợng sản phẩm: 
Điều chỉnh chế độ hàn 

Hàn thử nghiệm 

 

Bài 3: Hàn SAW giáp mối vị trí 1G 

Thời gian: 16 giờ  
Mục tiêu: 

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ hàn đầy đủ an toàn. 
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- Nhận biết chính xác các loại dây hàn, thuốc hàn.   
- Chuẩn bị phôi hàn đúng kích thước, đảm bảo các yêu 

cầu kỹ thuật. 
- Chọn chế độ hàn phù hợp chiều dày, tính chất vật liệu 

và kiểu liên kết hàn  
- Gá phôi hàn chắc chắn, đúng kích thước. 
- Thực hiện hàn mối hàn giáp mối đảm bảo độ sâu ngấu 

không rỗ khí ngậm xỉ, không cháy cạnh ít biến dạng 
kim loại cơ bản. 

- Kiểm tra đánh giá đúng chất lượng mối hàn. 
- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động và vệ sinh 

phân xưởng 
- Tuân thủ quy định, quy phạm trong quy trình hàn SAW 

vị trí 1G 
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỷ, chính xác trong 

công việc.   

- Điều kiện thực hiện: 

-  

-   1. Vật liệu: Thép tấm 10, dây hàn H-

10MnSi Made in China hoặc Cb - 082C 

Made in Russia thép các bon thấp  2.0,  
thuốc hàn F7A0-EL12 

-   2. Thiết bị và dụng cụ: Máy hàn 
MEGATRAC 5 của hãng SAF 

-    3. Các điều kiện khác:  Giáo trình 
Kỹ thuật hàn, tài liệu tham khảo, máy 
chiếu đa năng, máy chiếu vật thể, máy 
tính, nguồn điện 3 pha, tủ đựng dụng 
cụ,  trang bị BHLĐ.  

 

- Nội dung:  
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1. Các kỹ thuật hàn lót: 

   a. Lót bằng kim loại nền: 
   Mặt đáy được giữ đủ đày để đỡ vũng hàn 
không bị chảy. Kỹ thuật này được dùng cho 
các mối hàn đầu mí vuông góc hoặc hơi vát, 
hàn đắp, hàn rãnh nông. Đường hàn thứ 
nhất đôi khi phải dùng dòng điện hơi thấp 
được gọi là đường hàn lót cho đường hàn 
thứ hai với dòng điện hơi cao. 

 
 

Hình1:  Lót bằng kim loại nền để hàn SAW 
 
b. Lót bằng kết cấu: 

 
Hình 2:    Lót bằng thanh kết cấu để hàn SAW 

 
Trong một số trường hợp có thể dùng một 
thanh kết cấu để lót phía dưới. Điều quan 
trọng là các bề mặt tiếp xúc của mối ghép 
hàn phải sạch để tránh rỗ xốp và tích tụ xỉ, 
mối hàn phải có sự nóng chảy đủ sâu vào 
thanh lót. 
 c. Hàn lót: 
    Lớp hàn lót ở đáy sử dụng dòng điện 
thấp, có thể hàn với phương pháp hồ quang 
kim loại bằng tay, hàn khí bảo vệ CO2, hoặc 
hàn hồ quang tay lõi trợ dung  .Đường hàn lót 
có thể giữ được trong mối ghép hàn nếu 
đảm bảo chất lượng, hoặc loại bỏ sau khi  
hàn hồ quang chìm .  
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Hình 3:  Hàn lót để hàn  SAW 
d.Tấm lót: 

 
   Tâùm lót là kim loaị tương ứng với kim loại 
vật hàn . Kim loại nóng chảy vào tấm lót, khi 
đó tấm lót được gọi là tấm vĩnh cửu. Nếu  
chỉ lót tạm thời tấm này được loại bỏ sau khi 
hàn  Khoảng mở đáy thích hợp được dùng để 
đảm bảo độ ngấm sâu hoàn toàn , khoảng 
này thường  1.6 – 4.8 mm  tùy theo chiều dày 
mối ghép hàn. 
e. Lót bằng đồng: 
   Lót bằng tấm đồng có nhiều ưu điểm, tính 
dẫn nhiệt cao cho phép nhận nhiệt  nhanh từ 
vũng hàn nóng chảy , kim loại nóng chảy 
không hòa tan  với vật liệu đồng do đó tấm 
này chỉ lót tạm thời  khi hàn  

 
 

Hình 4:  Tấm lót bằng đồng để hàn SAW 
 
 g. Lót bằng chất trợ dung: 
 Chất trợ dung dạng hạt khô được đặt ở 
phía dưới đướng hàn bên trên có đệm cao su 
đàn hồi  để chất trợ dung tiếp xúc tốt với 
mặt đáy của đường hàn  
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Hình 5: Lót bằng chất trợ dung để hàn SAW 
 
 h. Lót bằng tấm đồng mỏng: 
     Các tấm mỏng bằng gốm có thể được 
dùng để lót phía dưới đường hàn SAW . Loại 
tấm lót này được dùng cho quy trình hàn SAW , 
quy trình TIG /MIG do khả năng chịu nhiệt cao 
và không làm ảnh hưởng đến chất lượng 
mối hàn 
 2. Kỹ thuật hàn SAW: 

a. Chế độ hàn từ một phía cho mối hàn 
giáp mối: 

    Để đạt được độ ngấu sâu hoàn toàn cho 
các mối hàn kim loại tấm , thường phải sử 
dụng tấm lót tạm thời hay tấm lót vĩnh cửu . 
Mối ghép thường được hoàn tất bằng một 
đường hàn từ một phía , với tấm lót bằng 
đồng có thể có thể hàn giáp mối không 
vát cạnh các thông số của quy trình được nêu 
bảng sau . 
 

 
 
 



29 
 

Bảng 1    CHẾ ĐỘ HÀN SAW VỚI MỐI 
HÀN GIÁP MỐI TẤM LÓT ĐỒNG 

 
Chiều 

dày kim 
loại 

nền ( 
mm) 

 Đường 
kính 

điện 
cực( mm) 

Dòng 
điện  
(A) 

Điện 
áp 
(V) 

Tốc 
độ  

ämm/s 
 

1.6 
2.0 
2.4 
3.6 

2.4 
2.4 
3.2 
3.2 

350 
400 
500 
650 

33 
24 
30 
31 

 

50 
42 
40 
30 

 
-  Sự bố trí tấm lót bằng thép  để hàn giáp 
mối như sau : 

 
 

Bảng 2    CHẾ ĐỘ HÀN SAW VỚI MỐI 
HÀN GIÁP MỐI TẤM LÓT THÉP 
  

Chiều 
dày 

kim loại 
nền ( 
mm) 

Rãnh 
đáy 
(mm ) 

Đường 
kính 
điện 
cực 
(mm) 

Dòng 
điện  
(A) 

Điện 
áp 
(V) 

Tốc 
độ 

mm/s 
 

1.6 
2.0 
2.4 
3.6 

0 -1 
0-1 

0-1.6 
0-1.6 

3.2 
3.2 
3.2 
3.2 

 

450 
500 
550 
650 

25 
27 
27 
28 

45 
33 
25 
20 
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Các tấm thép với chiều dày đến 12.7 mm khi 
hàn giáp mối không vát cạnh có thể hàn 
một đường hàn và lót bằng tấm thép . 
Đối với các tấm thép dày có thể sử dụng 

khoảng hở đáy đến 4.8 mm , các thông số 
quy trình,  trình bày   bảng sau: 

 
Bảng 3   CHẾ ĐỘ HÀN SAW VỚI MỐI HÀN 

GIÁP MỐI TẤM LÓT THÉP(tt) 
Chiều 
dày 
kim 
loại 

nền ( 
mm) 

Rãnh 
đáy 
(mm0  

Đường 
kính 
điện 
cöïc(mm) 

Dòng 
điện  
(A) 

Điện 
áp 
(V) 

Tốc 
độ  

ämm/s 
 

4.8 
6.4 
9.5 

12.7 

1.6 
3.2 
3.2 
4.8 

5 
5 

5.6 
5.6 

850 
900 
950 
1000 

32 
33 
33 
34 

15 
11 
10 
8 

 
 
Các tấm có chiều dày 6.4 – 15.9 mm có thể 
hàn giáp mối không vát cạnh bằng hai đường 
hàn , mỗi đường trên một mặt đường thứ 
nhất sử dụng dòng hàn tương đối thấp để 
làm nền cho đường thứ hai . 
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điều quan trọng là hai đường phải ngấu sâu 
vào nhau để tránh sự nóng chảy không hoàn 
toàn dễ bị ngậm xỉ  ở khoảng giữa hai lớp. 
Các thông số được nêu trên  bảng  4                                                                                                             
 

Đường thứ 2

Đường hàn lót  
 

Bảng 4.  Đường hàn lót . 
 

Chiều 
dày kim 
loại nền 
(mm) 

Đường 
kính 
điện cực 
( mm) 

Dòng 
điện ( 
A) 

Điện 
áp (V) 

Tốc 
độ 
mm/s 

6.4 
9.5 
12.7 
15.9 

4.0 
4.0 
5.0 
5.0 

475 
500 
700 
900 

29 
33 
35 
36 

20 
14 
11 
9 

 
Bảng 5  Đường thứ hai . 

 
Chiều 
dày kim 
loại 
nền 
(mm) 

Đường 
kính 
điện 
cực ( 
mm) 

Dòng 
điện ( 
A) 

Điện 
áp (V) 

Tốc 
độ 
mm/s 

6.4 
9.5 

12.7 
15.9 

4.0 
4.0 
5.0 
5.0 

575 
850 
950 
950 

32 
35 
36 
36 

20 
14 
11 
9 
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Sự hàn một phía thương được áp dụng đối với 

các kim loại không có khả năng xẩy ra sự 

quá nhiệt do hàn và các mối hàn không nứt 

kết tinh . Các kiểu moiá hàn một phía với một 

đường hàn . 

 Các kiểu mối hàn tự động  một phía : 

         1.  Giáp mối không khe hở : ( H-.a) 

         2.  Giáp mối có tấm lót không tháo  (H-

b)  

         3. Giáp mối đệm thuốc : (H –c) 

         4. Giáp mối đệm đồng : (H -d) 

         5. Giáp mối đệm đồng thuốc : (H-e) 

         6. Giáp mối lót băng hàn tay : (H -f) 

 
Các mối hàn đệm lót vĩnh viễn ( không tháo 

ra ) áp dụng cho tôn dày tới 10 mm , tôn mỏng 

( 4 -6 mm ) hàn không vát cạnh với khe hở 

gần như bằng 0.  

    Tấm lót phải làm từ vật liệu có tính hàn 

tốt dày  3 -6 mm , rộng  40 -50 mm . Khe hở 

giữa tấm lót và vật hàn không quá 0.5 – 1 
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mm , nếu khe hở lớn có thể sinh ra khuyết tật 

ở chân mối hàn như ngậm xỉ , nứt , thủng … 

     Phổ biến nhất là hàn tự động một phía 

có đệm thuốc . Thuốc được ép từ phía dưới 

của mối ghép nhờ một thiết bị đặc biệt . 

Đệm thuốc giữ cho kim loại lỏng không bị 

chảy khỏiû bể hàn . Chất lượng của mối 

hàn trong trường hợp này phụ thuộc vào độ 

chính xác của gá lắp và sự phân bố điều 

hòa của thuốc . Nếu đệm thuốc không được 

ép đủ thì chân mối hàn sẽ bị chảy quá  

trong khi đó phần mặt thiếu . Đệm thuốc bị 

ép quá mạnh gây thếu chân mối hàn . 

Bảng 6. Điều kiện để hàn tự động một phía 

trên đệm thuốc 

Chiều 

dày 

theùp(mm

) 

Khe 

hở 

(mm

) 

Đường 

kính dây 

haøn(mm

) 

Ih ( 

A) 

Uh

q 

( V) 

Vh 

m/ 

h 

Aùplöï

c 

thuốc 

2 

3 

 

5 

 

8 

0-1 

0 -

1.5 

 

0 -

2.5 

 

0- 

3.5 

1.6 

2 

3 

2 

4 

4 

120 

275 

-

300 

400 

-

425 

425 

-

450 

24-

28 

28-

30 

25-

28 

32-

34 

28-

30 

43.

5 

44.

0 

70.

0 

35.

0 

46.

0 

0.8 

0.8 

0.8 

1.0-1.5 

1.0 

1.0-1.5 
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575 

-

625 

725

-

775 

30-

36 

34.

0 

 

Áp lực tối ưu của đệm thuốc phụ thuộc 

vào chiều dày thép hàn, kích thước của bể 

hàn, điều kiện (chế độ) hàn..vv…Trong thực 

tế áp lực này được xác định bằng thực 

nghiệm. 

Khi hàn một phía trên đệm thuốc công 

tác chuẩn bị hàn đòi hỏi cao hơn hàn hai phía 

hoặc hàn một phía nhưng đệm cố định  hoặc 

hàn lót hồ quang tay. 

       Khi hàn tôn mỏng (2-8 mm) đệm thuốc 

được ép bằng cách chất thêm tải trọng trên 

các tấm tôn hoặc bằng thiết bị ép điện từ. 

Bảng 7. Điều kiện hàn một phía, một và 
hai hồ quang trên đệm đồng – Thuốc.  

 
Phương 
pháp 
hàn 

 
Kích thước 
rãnh (mm) 

 
Chie
àu 

dày 
thé
p(m
m) 

Chế độ hàn Khoả
ng 

cách 
giữa 
các 
điện 
cöïc,m

m 

 
Ih 
(A) 

 
Uh
q 

(V) 

 
Vh 
(m/
h) 
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Hàn 
dưới 
lớp 

thuốc 
một 
hồ 

quang 
 

 
 
 

Hàn 
dưới 
lớp 

thuốc 
hai hồ 
quang 

 

 
 

 
 

 

6 
10 
14 
 
 
 
 

 
12 
 

16 
 

19 
 

20 
 

25 
 

32 
 

36 
 

40 

660 
840 
930 

 
 
 
 

 
1 -  
930 
2 -  
720 
1  - 
930 
2  - 
780 
1  - 
960 
2  - 
780 

1- 
1200 
2 - 
850 
1- 

1230 
2 - 
930 
1-

1350 
2-

1100 
1-

1380 

33 
38 
40 
 
 
 
 

 
38 
45 
38 
48 
38 
43 
35 
45 
35 
48 
35 
 

37 
55 
37 
55 

27 
25 
24 
 
 
 
 

 
36 
 
 

30 
 

27 
 

30 
 

27 
24 
 
 

22 
 

21 

- 
- 
- 
 
 
 
 

 
100 

 
 

110 
 

110 
 

120 
 

120 
130 

 
 

130 
 

130 
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2-
1260 

1-
1500 

2-
1290 

 
   Ghi chú: 1/ Đường kính dây hàn 
     2/ Các số 1 và 2 ở cột Ih chỉ chế độ 
hàn cho hồ quang thứ nhất và thứ hai.  
    Bảng 8: Bảng điều kiện hàn tự động một 
phía ba hồ quang trên đệm đồng – Thuốc. 
 

Chiều 
dày thép 
      ( mm) 

Chế độ hàn Vh (m/h) 
Ih (A) Uhq (V) 

25 
 
 
 
 

32 
 
 
 

36 
 
 

38 

1-1500 
2-1140 
3-1050 

 
1-1450 
2-1200 
3-1200 
1-1550 

 
2-1230 
3-1260 
1-1550 
2-1300 
3-1320 

35 
45 
50 
 

35 
45 
50 
35 
 

45 
50 
35 
45 
50 

42 
 
 
 
 

36 
 

33 
 
 
 
 

33 

 
   Ghi chú : 1, 2, 3  là chế độ hàn cho hồ 
quang thứ nhất , thứ hai , thứ ba .Khe hở 1 -2.5 
mm. 
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    Để nhận được mối hàn chất lượng cao với 
chân mối hàn điều hòa và ổn định , sự hàn 
một phía được thực hiện trên đệm đồng - 
thuốc hoặc đệm đồng cần lưu ý rằng trong 
trường hợp này chất lượng cao của mối hàn 
chỉ được đảm bảo khi đệm áp chặt vào thép 
hàn và khe hở giữa các tấm thép đồng đều 
. 
    Sự hàn trên đệm đồng  - Thuốc cho phép 
tăng cường độ dòng điện , tăng tốc độ hàn 
và có thể hàn với hai , ba dây hàn cùng 
môt lúc . Đệm đồng dùng cho hàn tự động  
một phía là các tấm đồng dài , với chiều 
rộng  120 mm dày 12 mm có rãnh . Tấm đệm 
loại này không cần làm mát bằng nước , 
thuốc hàn được rải đều một lớp dày khoảng 
5 mm nhằm ngăn ngừa hồ quang tác động 
trực tiếp lên đồng . 
     Nhờ ứng dụng các loại đệm với các loại 
thuốc hàn có tính tạo dáng tốt mà tốc độ 
hàn nâng cao , năng suất hàn tăng 1.5 lần so 
với thuốc hàn bình thường . 
     Sự hàn không đệm chỉ có thể thực hiện 
khi gá tôn chặt và không có khe hở , chiều 
sâu ngấu mối hàn  trong trường hợp này 
không quá 2/3 chiều dày kim loại nền , bởi 
ngược lại que hàn sẽ đánh thủng kim loại nền 
. Sự hàn một phía được ứng dụng để hàn các 
kết cấu mỏng không quan trọng hoặc các kết 
cấu cho phép mối hàn không ngấu hết . 
3. Trình tự thực hiện: 

T
T 

Nội 
dung 
công 

Dụng 
cụ 

ThiÕ
Hình vẽ minh họa 

Yêu cầu 
đạt được 
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việc t bị 

1 

 

 

 

Đọc 
bản 
vẽ 

 

 

  
          YCKT: Mối 
hàn đúng kích th-ớc, 

không khuyết tật 

- Nắm 
đ-ợc các 
kích 
th-ớc cơ 
bản 

- Hiểu 
đ-ợc yêu 
cầu kỹ 
thuật 

2 

- 
Kiểm 
tra 
phôi
, 
chuÈ
n bị 
mép 
hàn 

- 
Chọn 
chế 
độ 
hàn, 
gá 
phôi 

 
 

 

-Phôi 
phẳng, 
thẳng 
không bị 
pa via 
- Góc vát 
đúng kích 
th-íc 
- Đánh 
sạch mặt 
phôi bằng 
bàn chải 
sắt hoặc 
máy mài 
tay 
+ Dây hàn 

 2.0 
- Chọn 
dòng DC- 
- Dòng 
điện hàn 
lót Ih = 
200A 
- Dòng 
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điện hàn 
lớp sau 
Ih = 300A 
- Điện áp 
10V 
- Tốc độ 
30cm/p 

3 
Tiến 
hành 
hàn 

 

 

 
 

-  

4 
Kiểm 
tra 

 

 

- Phát 
hiện đ-ợc 

các 
khuyết 
tật của 
mối hàn 

-Kiểm tra 
bằng mắt 
và th-ớc 

đo 

4. Sai hỏng th-ờng gặp: 

TT Tên 
Hình vẽ minh 

họa 
Nguyên nhân 

Cách 
khắc 
phục 
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1 

 Mối hàn 

cháy 

cạnh.  

  

- Dòng điện 
hàn lớn 
 

- Giảm 
dòng 
điện 

4 

Lớp 
lót 
chảy 
sệ, 
thủng 

 

- Dòng hàn 
lót lớn 
 

Hàn lót 
đáy 
hoặc 
lót đệm 
thuốc 

5. An toàn lao động và vệ sinh công 
nghiệp:                                                               
       - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao 
động. 
 
 
 
 
IV. Đánh giá kết quả: 
T
T 

Nội dung đánh giá Cách thức thực 
hiện 

1 

Kiến thức: 
- Công tác chuẩn bị vật 
hàn 
- Chế độ hàn 

Vấn đáp hoặc tự 
luận 

2 

Kỹ năng: - Điều chỉnh 
chế độ hàn 
                - Vận 
hành máy 
 

Thông qua quan 
sát ghi ở sổ 
theo dõi, kiểm 
tra kích th-ớc 
và khuyết tật 
trên mối hàn 

3 
Thái độ: An toàn lao 
động, vệ sinh công 
nghiệp, tính cẩn thận 

Thông qua quan 
sát, kết quả ghi 
ở sổ theo dõi. 
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và chính xác 

4 

Chất l-ợng sản phẩm: 
Đ-ờng hàn đúng kỹ 
thuật, không bị khuyết 
tật 

Quan sát, kiểm 
tra bằng mắt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: Hàn SAW mối hàn góc vị trí 2F                                              
 Thời gian: 16 giờ 

Mục tiêu: 
- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ hàn đầy đủ an toàn. 
- Nhận biết chính xác các loại dây hàn, thuốc hàn.   
- Chuẩn bị phôi hàn đúng kích thước, đảm bảo các yêu 

cầu kỹ thuật. 
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- Chọn chế độ hàn phù hợp chiều dày, tính chất vật liệu 
và kiểu liên kết hàn  

- Gá phôi hàn chắc chắn, đúng kích thước. 
- Thực hiện hàn mối hàn góc đảm bảo độ sâu ngấu 

không rỗ khí ngậm xỉ, không cháy cạnh ít biến dạng 
kim loại cơ bản. 

- Kiểm tra đánh giá đúng chất lượng mối hàn. 
- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động và vệ sinh 

phân xưởng.    
- Tuân thủ quy định, quy phạm trong quy trình hàn SAW 

vị trí 2F.  
- Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỷ, chính xác trong 

công việc.               
Điều kiện thực hiện: 

   1. Vật liệu: Thép tấm 10, dây hàn H-

10MnSi Made in China hoặc Cb - 082C 

Made in Russia thép các bon thấp  2.0,  
thuốc hàn F7A0-EL12 

   2. Thiết bị và dụng cụ: Máy hàn 
MEGATRAC 5 của hãng SAF 

   3. Các điều kiện khác:  Giáo trình Kỹ 
thuật hàn, tài liệu tham khảo, máy chiếu 
đa năng, máy chiếu vật thể, máy tính, 
nguồn điện 3 pha, tủ đựng dụng cụ,  
trang bị BHLĐ.  

Nội dung:  

1. Hàn tự động các mối hàn góc chữ T và 
chồng: 
    Sự hàn thực  hiện ở hai vị trí chủ yếu là 
hàn bằng và hàn ngang . Thuận lợi nhất là 
hàn vị trí bằng vì hàn bằng bể hàn ổn định 
nhất , để ngăn ngừa kim loại lỏng và xỉ lỏng 
chảy , mối ghép được ghép không có khe hở 
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( 1 -1.5 mm ) cần sử dụng các phương tiện giữ ( 
đệm thuốc , đệm đồng , đệm thuốc - đồng , 
hàn lót bằng tay ) . Việc dùng máy cắt hoặc 
gia công cơ khí các chi tiết trứớc khi hàn cho 
phép gá các vật hàn có khe hở nhỏ và 
hàn bằng không cần đệm . 
    Tùy theo chiều dày kim loại nền có thể 
hàn một hoặc nhiều đường . Ở vị trí hàn 
bằng  có thể thực hiện mối hàn có cạnh 
huyền không quá 12 -16 mm , các mối hàn 
lớn hơn được hàn nhiều đường hàn . 
a.Chế độ hàn tự động dưới lớp trợ dung của 
mối ghép chữ T và chồng ở vị trí hàn bằng: 

Cạnh  
mối 

hàn , 
(mm) 

Đường 
kính dây 

hàn 
(mm) 

Cường 
độ hàn 

(A) 

Điện 
áp hồ 
quang  

(V) 

Tốc 
độ 

hàn 
(m/h) 

6 
8 
 

10 
 

12 
 

2 
4 
5 
4 
5 
4 
5 

400- 475 
475 -625 
675 -725 
650 -700 
725 -775 
725 – 775 
775 -825 

34-36 
34-36 
32-34 
34-36 
32-34 
36-38 
36-38 

40 
30 
32 
23 
25 
20 
18 

b. Chế độ hàn tự động dưới  trợ dung 
các mối ghép  chữ T và chồng vị trí  hàn 
ngang: 
              
Cạnh 
mối 
hàn  
(mm) 

Đường 
kính 
dây 
hàn 
(mm) 

Cường 
độ 

hàn   
(A) 

Điện 
áp 
hồ 

quang 
(V) 

Tốc 
độ 

hàn 
(m/h) 

Loại 
dòng 
điện 

và cực 
tính 

3 2 200- 25-28 60 Một 
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4 
 
5 
 
 
7 
 
 
8 

2 
3 
2 
3 
4 
2 
3 
4 
5 

220 
280-
300 
350 
375-
400 
450 
450 
375-
400 
500 
675 
720-
750 

28-30 
28-30 
30-32 
28-30 
28-30 
30-32 
30-32 
32-35 

38 

55 
50 
55 
55 
60 
28 
45 
50 
41 

chiều 
ngược 

cực 
Xoay 

chiều 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 
‘’ 

Một 
chiều 
ngược 

cực 
                                       
      Các mối hàn chữ T và hàn chồng khó 
thực hiện ở vị trí ngang , thường xẩy ra hiện 
tượng hàn một cạnh . Các mối hàn ngang thực 
hiện đảm bảo tiết diện mối hàn không quá 
40 -50 mm2 . Khi tiết diện lớn hơn cần hàn 
nhiều đường hàn .  
      Biện pháp hiệu quả để ngăn chặn kim 
loại lỏng không bị chảy khi hàn ngang là giảm 
chiều dài hồ quang , đồng thời sử dụng thuốc 
hàn dạng thủy tinh với độ nhớt xác định . Hay 
sự ứng dụng dây hàn bé , giảm điện áp hồ 
quang và biện pháp công nghệ khác cho 
phép mở rộng công nghệ hàn ngang khi sản 
xuất . 
Công nghệ hàn bán tự động dưới lớp thuốc 
trợ dung . 
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      Sự hàn tự động không thích hợp với các 
mối hàn ngắn , gián đoạn và các mối hàn 
ở vị trí nghiêng . Trong những trường hợp này 
hàn bán tự động phát huy hiệu quả . 
     Với phương pháp này dây hàn đường kính 
nhỏ ( 1.2 -2.5mm) được cấp vào vùng hàn qua 
một ống mềm của mỏ hàn . Cũng như trong 
hàn tự động hồ quang cháy giữa mút dây và 
kim loại nền và được bảo vệ bởi lớp trợ dung 
cấp từ phễu thuốc gá trên tay cầm mỏ hàn 
. Sự khác nhau giữa hai phương pháp là ở đây 
mỏ hàn do người thợ hàn điều khiển các 
khuyết tật thường do chiều dài hồ quang thay 
đổi để khắc phục nhược điểm này hàn bán 
tự động được tiến hành với mật độ dòng 
cao(100-200 A/mm2). 
2.Trình tự thực hiện: 

T
T 

Nội 
dung 
công 
việc 

Dụng 
cụ 

ThiÕ
t bị 

Hình vẽ minh họa 
Yêu cầu 
đạt đ-ợc 

1 

 

 

 

Đọc 
bản 
vẽ 

 

 

  
          YCKT: Mối 
hàn đúng kích th-ớc, 

không khuyết tật 

- Nắm 
đ-ợc các 
kích 
th-ớc cơ 
bản 

- Hiểu 
đ-ợc yêu 
cầu kỹ 
thuật 
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2 

- 
Kiểm 
tra 
phôi
, 
chuÈ
n bị 
mép 
hàn 

- 
Chọn 
chế 
độ 
hàn, 
gá 
phôi 

 

-Phôi 
phẳng, 
thẳng 
không bị 
pa via 
- Góc vát 
đúng kích 
th-íc 
- Đánh 
sạch mép 
hàn 
+ Dây hàn 

 2.0 
- Máy hàn 
PRS  
- Chọn 
dòng DC- 
- Dòng 
điện hàn 
Ih = 400A 
- Tốc độ 
20cm/p 

3 
Tiến 
hành 
hàn 

 

 

- Sử dụng 
đồng thời 
2 mỏ hàn 
để chống 
biến dạng 
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4 
Kiểm 
tra 

 

 

 

 

 

- Phát 
hiện đ-ợc 

các 
khuyết 
tật  

-Kiểm tra 
bằng mắt 
và th-ớc 

đo 

 

3. Sai hỏng th-ờng gặp: 

TT Tên 
Hình vẽ minh 

họa 
Nguyên nhân 

Cách 
khắc 
phục 

1 

Góc I 

không 

vuông 

 

 
- Do quá 
trình gá đính
 

- Kiểm 
tra 
tr-íc 
khi hàn 

 
3. An toàn lao động và vệ sinh công 
nghiệp:                                                              
 - Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. 
 
IV. Đánh giá kết quả: 
 
T
T 

Nội dung đánh giá Cách thức thực 
hiện 

1 

Kiến thức: 
- Công tác chuẩn bị vật 
hàn 
- Chế độ hàn 

Vấn đáp hoặc tự 
luận 
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2 

Kỹ năng: - Điều chỉnh 
chế độ hàn 
                - Vận 
hành máy 
 

Thông qua quan 
sát ghi ở sổ 
theo dõi, kiểm 
tra kích th-ớc 
và khuyết tật 
trên mối hàn 

3 

Thái độ: An toàn lao 
động, vệ sinh công 
nghiệp, tính cẩn thận 
và chính xác 

Thông qua quan 
sát, kết quả ghi 
ở sổ theo dõi. 

4 

Chất l-ợng sản phẩm: 
Đ-ờng hàn đúng kỹ 
thuật, không bị khuyết 
tật 

Quan sát, kiểm 
tra bằng mắt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5: Hàn SAW đắp mặt phẳng                                              
 

Mục tiêu 
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- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ hàn đầy đủ an toàn. 
- Nhận biết chính xác các loại dây hàn, thuốc hàn.   
- Chuẩn bị phôi hàn đúng kích thước, đảm bảo các yêu 

cầu kỹ thuật. 
- Chọn chế độ hàn đắp phù hợp chiều dày, tính chất vật 

liệu và kiểu liên kết hàn  
- Gá phôi hàn chắc chắn, đúng kích thước. 
- Thực hiện hàn đắp mặt phẳng đảm bảo độ sâu ngấu, 

phẳng, đúng kích thước bản vẽ, đủ lượng dư gia công ít 
biến dạng kim loại. 

- Kiểm tra đánh giá đúng chất lượng mối hàn. 
- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động và vệ sinh 

phân xưởng 

 

Điều kiện thực hiện: 

   1. Vật liệu: Thép tấm 10, dây hàn 
dẹt 20x4,  thuốc hàn F7A0-EL12 

  2. Thiết bị và dụng cụ: Máy hàn đắp 
dây dẹt của hãng SAF 

   3. Các điều kiện khác:  Giáo trình Kỹ 
thuật hàn, tài liệu tham khảo, máy chiếu 
đa năng, máy chiếu vật thể, máy tính, 
nguồn điện 3 pha, tủ đựng dụng cụ,  
trang bị BHLĐ.  
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Nội dung:   

1. Trình tự thực hiện: 

T
T 

Nội 
dung 
công 
việc 

Dụng 
cụ 

ThiÕ
t bị 

Hình vẽ minh họa 
Yêu cầu 

đạt 
®-îc 

1 

Đọc 
bản vẽ 

, 
chuẩn 
bị 

phôi, 
chọn 

chế độ 
hàn 

 

 
 

- Mặt 
phôi 
đánh 
sạch 
tới ánh 
kim 

- Chế 
độ hàn 

+ Dây 

hàn  
dẹt 
20x4 

- Chọn 
dòng DC 
2500A 

- Điện 
áp 20V 

 

2 
Tiến 
hành 
hàn 

 

 

- Hàn 
®-êng 
bao 
xung 
quanh 
trên 
cạnh 
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chi 
tiết 

- Các 
®-êng 
hàn 
ng-îc 
chiều 
nhau 

- Hàn 
đúng 
thứ tự 
®-îc 
chỉ dẫn 

4 
Kiểm 
tra 

 

 

- Phát 
hiện 
®-îc 
các 

khuyết 
tật của 
mối hàn 

 

2.Sai hỏng th-ờng gặp: 

T
T 

Tên 
Hình vẽ minh 

họa 
Nguyên nhân 

Cách 
khắc 
phục 

1 

Chi 
tiết 
bị 

cong 
vênh 

 

 

- Biến dạng 
nhiệt 

- Thực 
hiện đùn 
thứ tự 
chỉ dẫn 

- Chọn 
chế độ 
hàn phù 
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hợp 

 

3. An toàn lao động và vệ sinh công 
nghiệp: 

 - Chỉ đ-ợc hàn khi có đầy đủ trang 
bị bảo hộ lao động dành cho thợ hàn.  

 - Thực hiện đầy đủ các biện pháp 
phòng cháy chữa cháy. 

IV. Đánh giá kết quả: 

 

TT Nội dung đánh giá Cách thức thực hiện 

1 

Kiến thức: 

Kỹ thuật hàn đắp mặt 
phẳng 

Vấn đáp hoặc tự 
luận 

2 

Kỹ năng: - Chuẩn bị 
phôi hàn  

                - Hàn  

 

Thông qua quan sát 
ghi ở sổ theo dõi, 
kiểm tra kích th-ớc 
và khuyết tật trên 
mối hàn 

3 

Thái độ: An toàn lao 
động, vệ sinh công 
nghiệp, tính kiên 
trì. 

Thông qua quan sát, 
kết quả ghi ở sổ 
theo dõi. 

4 
Chất l-ợng sản phẩm: 
Chi tiết phẳng, ít bị 
cong vênh, đúng kích 

Quan sát, đo, kiểm 
tra bằng mắt  
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th-íc   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 6: Hàn SAW đắp mặt trụ 

Mục tiêu: 

- Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ hàn đầy đủ an toàn. 
- Nhận biết chính xác các loại dây hàn, thuốc hàn.   
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- Chuẩn bị phôi hàn đúng kích thước, đảm bảo các yêu 
cầu kỹ thuật. 

- Chọn chế độ hàn đắp phù hợp chiều dày, tính chất vật 
liệu và kiểu liên kết hàn  

- Gá phôi hàn chắc chắn, đúng kích thước. 
- Thực hiện hàn đắp trục đảm bảo độ sâu ngấu, tròn đều, 

đúng kích thước bản  
vẽ, đủ lượng dư gia công ít biến dạng kim loại. 

- Kiểm tra đánh giá đúng chất lượng mối hàn. 
- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động và vệ sinh 

phân xưởng 
Điều kiện thực hiện: 

  1. Dụng cụ- Thiết bị: Máy hàn đắp dây 
dẹt của hãng SAF 

  2. Nguyên vật liệu:  Thép tròn đặc   
40, dây hàn dẹt 20x4,  thuốc hàn F7A0-
EL12 

  3. Các nguồn lực khác: Giáo trình Kỹ 
thuật hàn, bảng trình tự thực hiện, mẫu, 
máy hiếu đa năng, máy chiếu vật thể, máy 
tính, x-ởng thực hành, tủ đựng dụng cụ.  

Nội dung:   

   1.Kỹ thuật hàn đắp trục: 

      Hàn đắp trục chủ yếu là để sửa 
chữa các chi tiết dạng trục mòn do tiếp 
xúc. Về bản chất nói chung, hàn đắp 
t-ơng tự nh- các ph-ơng pháp hàn 
khác.Trong kỹ thuật hàn đắp có thể ứng 
dụng ph-ơng pháp hàn hồ quang, thực hiện 
bằng dòng xoay chiều và dòng một chiều. 

      - Chọn thành phần kim loại đắp phụ 
thuộc vào điều kiện công tác của chi 
tiết.Sự hao mòn có thể gây ra do ma sát, 
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do va đập, ở nhiệt độ bình th-ờng, nhiệt 
độ cao và trong môi tr-ờng ăn mòn ( a 
xít, baz 

      - Tr-ớc khi đắp, ở chỗ hàn đấp 
phải làm sạnh cần thiết một số tạp chất 
bẩn, dầu , mỡ… làm cho kim loại có ánh 
kim nh- ban đầu rồi mới có thể hàn đắp 
đ-ờng thứ nhất, khi hàn đắp đ-ờng thứ 
hai cần phải làm chảy 1/3 chiều rộng của 
đ-ờng hàn thứ nhất, các mối han có chiều 
rộng đều nhau. 

     - Khi hàn cần chú ý tránh chỗ kết 
thúc của mối hàn sinh ra những rãnh hồ 
quang quá sâu làm ảnh h-ởng đến sự hình 
thành của mối hàn lớp sau. 

     - Để đáp ứng yêu cầu gia công sau 
khi hàn đắp cần phải để chiều cao mối 
hàn phù hợp, bề dày của hàn đắp phải lớn 
hơn độ dày yêu cầu sau khi gia công của 
nã tõ 3÷ 5mm. 

     - Hàn đắp có thể thực hiện theo 
đ-ờng xoắn ốc hoặc đ-ờng sinh. 

2. Trình tự thực hiện: 

T
T 

Nội 
dung 
công 
việc 

Dụng 
cụ 

ThiÕ
t bị 

Hình vẽ minh họa 
Yêu cầu 

đạt 
®-îc 
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1 

Đọc 
bản vẽ 

, 
chuẩn 
bị 

phôi, 
chọn 

chế độ 
hàn, 

kẹp 
phôi 

 

 

 

 

 

- Nắm 
®-îc 
các 
kích 
th-íc 
cơ bản 

- Hiểu 
®-îc 
yêu cầu 
kỹ 
thuật 

- Mặt 
phôi 
đánh 
sạch 
tới ánh 
kim 

- Chế 
độ hàn 

+ Dây 

hàn  
dẹt 
20x4 

+ Chọn 
dòng DC 
2500A 

+ Điện 
áp 20V 

+ Đồ gá 
chi 
tiết 
quay, 
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đầu hàn 
ëvÞ trÝ 
bằng,  

- Con 
lăn đỡ 
thuốc 

- Tốc 
độ quay  
2vßng/p
hút 

 

 

2 

Tiến 
hành 
hàn 

- Hàn 
xoắn 
ốc 

theo 
chu vi 

 

 
 

 

4 
Kiểm 
tra 

 

 

- Phát 
hiện 
®-îc 
các 

khuyết 
tật của 
mối hàn 

3. An toàn lao động và vệ sinh công 
nghiệp: 

 - Chỉ đ-ợc hàn khi có đầy đủ trang 
bị bảo hộ lao động dành cho thợ hàn. 
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 - Khi phát hiện sự cố phải ngắt 
điện và báo cho ng-ời có trách nhiệm sử 
lý. 

 - Thực hiện đầy đủ các biện pháp 
phòng cháy chữa cháy. 

IV. Đánh giá kết quả: 

TT Nội dung đánh giá Cách thức thực hiện 

1 
Kiến thức: 

Kỹ thuật hàn đắp 

Vấn đáp hoặc tự 
luận 

2 

Kỹ năng: - Chuẩn bị 
phôi hàn, gá lắp vật 
hàn 

                - 
Chọn và điều chỉnh 
chế độ hàn 

 

Thông qua quan sát 
ghi ở sổ theo dõi, 
kiểm tra kích th-ớc 
và khuyết tật trên 
mối hàn 

3 

Thái độ: An toàn lao 
động, vệ sinh công 
nghiệp, tính kiên 
trì. 

Thông qua quan sát, 
kết quả ghi ở sổ 
theo dõi. 

4 

Chất l-ợng sản phẩm: 
Chi tiết thẳng tâm, 
mối hàn đúng kích th-
-ước, không bị khuyết 
tật. 

Quan sát, đo, kiểm 
tra bằng mắt  

 


